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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày        tháng  12 năm 2003


 Báo cáo

Tình hình thực hiện sản xuất công nghiệp năm 2003, 

phương hướng kế hoạch năm 2004

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp tại văn bản số 5346/CV-KH ngày 26/11/2003 và văn bản số 101/CV-KHTC ngày 20/11/2003 của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công nghiệp, về việc dự thảo báo cáo năm 2003 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2004. 

Sở Công nghiệp Đồng Nai báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp năm 2003 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2004 của ngành công nghiệp như sau:

phần I

TÌNH HÌNH thực hiện kế hoạch năm 2003

Triển khai thực hiện nghị quyết 40/NQ-TU của BCH tỉnh Đảng bộ khóa VII, Nghị quyết 44/2003/NQ.HĐND ngày 11/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI – kỳ họp thứ 7 về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 163/2003/QĐ.CT.UBT ngày 14/01/2003 về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003. Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định trên, ngành công nghiệp đã xây dựng chương trình công tác năm 2003, kết quả tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2003 như sau:

I. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

I.1. Những kết quả đạt được

I.1.1. Kết quả chung toàn ngành

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2003 ước tính đạt 28.564,5 tỷ đồng, tăng 18,9% so năm 2002 và đạt 102,8% so với kế hoạch năm 2003, trong đó:

- Khu vực kinh tế Nhà nước dự kiến đạt 7.171 tỷ đồng, tăng 12,8% so năm 2002 và vượt 9,7% kế hoạch năm 2003. 

- Khu vực kinh tế dân doanh dự kiến 4.063 tỷ đồng, tăng 17,5% so năm 2002 và bằng 88,4% kế hoạch năm 2003. 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.330,5 tỷ đồng, tăng 21,9% so năm 2002 và vượt 3,3% kế hoạch năm 2003.

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

năm 2003
	Ước TH năm 2003
	So với kế hoạch (%)
	So năm trước (%)

	Tổng số
	27.900.000
	28.564.500
	102,8
	118,9

	1. Khu vực DNNN
	6.534.000
	7.171.000
	109,7
	112,8

	- Quốc doanh TW
	4.846.000
	5.339.600
	110,2
	112,4

	- Quốc doanh ĐP
	1.688.000
	1.831.400
	108,5
	113,9 

	2. Khu vực ngoài QD
	4.597.000
	4.063.000
	88,4
	117,50

	3. KV ĐT nước ngoài
	16.769.000
	17.330.500
	103,3
	121,9


Tình hình cụ thể ở các thành phần kinh tế như sau:

1) Công nghiệp quốc doanh TW (CNQDTW)

Dự ước năm 2003, CN QDTW đạt 5.339,61 tỷ đồng  tăng 12,4 % so với cùng kỳ năm trước vượt 10,2 % KH năm.

Có 11/13 ngành công nghiệp cấp 2 có mức dự kiến sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước, 2 ngành có mức sản xuất giảm. Số doanh nghiệp có mức sản xuất tăng là 25 đơn vị, số doanh nghiệp có mức sản xuất giảm 10 đơn vị. Nguyên nhân ở các ngành sản xuất tăng:

+ Ngành sản xuất thực phẩm đồ uống tăng 12,82%, đặc biệt nhà máy Cà phê Biên Hòa có mức sản xuất  tăng 47,59%, là do doanh nghiệp chủ động sản xuất, kết hợp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đồng thời đổi mới công nghệ dây truyền sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động, sản phẩm sản xuất ra hợp thị hiếu người tiêu dùng.

+ Ngành sản xuất Len ước năm 2003 có mức sản xuất tăng 23,98% so với cùng kỳ, là do doanh nghiệp năm nay ký được hợp đồng xuất khẩu sang các nước Nga, các nước Đông Âu...

+ Ngành chế biến gỗ lâm sản có mức dự kiến tăng15,4%, đặc biệt là nhà máy chế biến gỗ An Bình có mức dự kiến tăng 62,54%, do doanh nghiệp luôn luôn chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu, sản phẩm sản xuất ra được khách hàng chấp nhận nhiều hợp đồng được ký kết thường xuyên, trong khi đó 2 nhà máy chế biến gỗ Long Bình và nhà máy gỗ Đồng Nai có mức sản xuất giảm từ 12,27% đến 47,45%, làm ảnh hưởng đến mức tăng trung của ngành.

+ Mặc dù Hiệp định áp AFTA đã có hiệu lực, ngành  công nghiệp giấy là ngành chịu ảnh hướng lớn, do nhà máy giấy Bãi Bằng nghỉ sản xuất để đầu tư, do đó để đảm bảo điều hòa cung cầu cho thị trường, các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Đồng Nai ước năm 2003 có mức dự kiến  sản xuất đạt 662,32 tỷ đồng tăng 6,53 % so với cùng kỳ (trong đó giấy Đồng Nai tăng 1,12%, mặc dù  nhà máy giấy Tân Mai năm nay phải ngưng sản xuất một thời gian để sửa chữa lớn và bảo dưỡng máy móc thiết bị nhưng mức dự kiến sản xuất vẫn  tăng 8,78%).

+ Ngành sản xuất vật liệu xây dựng có mức dự kiến sản xuất đạt 645,6 tỷ đồng, tăng 19,74% mức tăng các đơn vị trong ngành này không đáng kể từ 1,69% đến 3,8 % nguyên nhân chính là do năm nay có 3 nhà máy của trung ương trực thuộc (tổng công ty xây dựng) mới đi vào sản xuất như  Nhà máy xi măng trắng, Nhà máy gạch Granit Đồng Nai, Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

+ Ngành sản xuất Thiết bị Điện dự ước năm 2003 đạt 989,12 tỷ đồng, tăng 24,84% so với cùng kỳ, có 3 doanh nghiệp tăng cao như: xí nghiệp Thành Mỹ, xí nghiệp Việt Thái, xí nghiệp Dây Đồng Long Biên có mức tăng từ 33% đến 58%; 2 doanh nghiệp Ăc quy Đồng Nai, Công ty thiết bị Điện  tăng ở mức từ 13,6 đến 16%.

Bên cạnh các ngành sản xuất tăng, có 2 ngành công nghiệp cấp 2 có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ đó là ngành sản xuất thép giảm 3,01%, ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ti vi (giảm 12,07%), nguyên nhân giảm là do sản phẩm còn tồn kho nhiều phải cạnh tranh  gay gắt  với hàng  ngoại nhập lậu.

2) Công nghiệp quốc doanh địa phương.

Công nghiệp quốc doanh Địa phương ước năm 2003 đạt 1.831,42 tỷ đồng  tăng 13,9% so với cùng kỳ và vuợt 8,5% KH năm. Tình hình cụ thể như sau:

- Có 9/11 ngành công nghiệp cấp 2 tăng so với cùng kỳ, 1 ngành có mức sản xuất giảm và 1 ngành có mức sản xuất xấp xỉ so với cùng kỳ. Có 16/23 doanh nghiệp sản xuất tăng, 7 doanh nghiệp có mức sản xuất giảm. 

  + Ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống có mức dự kiến sản xuất đạt 366,67 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ và chiếm 20% so với giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, trong đó  công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm (Donafoods) đạt 270,28 tỷ đồng, chiếm 73,71% so với ngành công nghiệp thực phẩm của địa phương. Đặc biệt xí nghiệp thực phẩm chăn nuôi (Vitaga) có mức sản xuất tăng 54,41% là do năm nay xí nghiệp ký được nhiều hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy nhiên hiệu quả không cao. Công ty Mía đường Trị An đến khoảng 20 tháng 11 mới đi vào sản xuất, vụ mía năm nay tình hình vẫn chưa có khả quan về giá cả, vốn thu mua. 

+ Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá ước năm đạt 895,94 tỷ đồng, tăng 30,18% so với cùng kỳ và chiếm 48,92% so với toàn ngành công nghiệp địa phương, nguyên nhân chính là do doanh nghiệp đầu tư 42 tỷ đồng để đổi mới công nghệ nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất, đưa công nghiệp điạ phương đạt mức tăng trưởng khá. Do sự tăng trưởng của công ty Thuốc lá Đồng Nai đã làm cho công nghiệp quốc doanh địa phương tăng 13,9% so với cùng kỳ.

- Từ đầu tháng 10 năm 2003, công ty Chế biên Lâm sản sát nhập với Công ty THCB gỗ Tân Mai và đang làm thủ tục đến tháng 12/2003 sáp nhập công ty Khoáng sản Đồng Nai vào công ty Khai thác Đá Đồng Nai.

- Bên cạnh các ngành sản xuất tăng, có một ngành sản xuất giảm so với cùng kỳ đó là công ty Cao su màu giảm 31,1%, lý do năm nay ký được ít hợp đồng xuất khẩu dẫn đến mức sản xuất giảm.

3) Công nghiệp ngoài quốc doanh.

Khu vực kinh tế dân doanh có tốc độ tăng 17,5% so năm 2003, cao hơn khu vực kinh tế Nhà nước, đến nay khu vực kinh tế này chiếm tỷ trọng 14,2% trong tổng giá trị công nghiệp trên địa bàn, thấp hơn 0,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tỷ trọng chiếm 14,4%) giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn lao động, tăng 10.000 lao động so với  cuối năm 2002. Một số tình hình nổi lên ở khu vực này:

- Việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, số doanh nghiệp đăng ký vào hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp ngày một tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Theo báo cáo của Sở kế hoạch và đầu tư 9 tháng năm nay có 460 doanh nghiệp được đăng ký, vốn đầu tư 980 tỷ thì các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp 196 doanh nghiệp, vốn đăng ký 770 tỷ tăng 10% về số doanh nghiệp và 83% về vốn đầu tư.

-  Một số sản phẩm có giá trị cao đạt được mức tăng trưởng khá:  

	Tên sản phẩm
	§vt
	 Năm 2002
	Năm 2003
	%

	Đá khai thác
	1000m3
	3700
	4880
	131,8

	Đường cát
	TÊn
	93.929
	135.400
	141,1

	Thức ăn gia súc
	1000 tÊn
	260
	336
	129,2

	Gạch men
	1000 m2
	10.800
	12.100
	112,0

	Bao bì cat ton
	1000 tÊn
	7,8
	9
	115,3

	Quạt điện
	1000 cái
	32,6
	38,5
	118,1


  - Việc thực hiện di dời các lò gạch trong phạm vi thành phố Biên Hòa ở các phường Tân Vạn, Tân Hạnh, Long Bình Tân đã làm cho hàng 100 cơ sở (DNTN) và cơ sở cá thể phải ngưng sản xuất làm cho sản lượng gạch năm nay giảm trên 32,4% so cùng kỳ (244 triệu viên năm 2002/360,8 triệu viên năm 2003).

- Có 15/18 ngành công nghiệp cấp 2 có mức dự kiến tăng, 3 ngành công nghiệp cấp 2 giảm. Ngành có tốc độ tăng cao nhất là ngành công nghiệp may mặc (gấp 2,5 lần), trong đó Công ty Cổ phần May Đồng Nai tăng 46%, ngành công nghiệp Giày da tăng 68%, ngành công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống mặc dù tỷ trọng chiếm trên 1/3 giá trị công nghiệp của khu vực này nhưng chỉ đạt tốc độ tăng 5,7%, các sản phẩm chính của ngành này chỉ là thức ăn gia súc tăng 29,2%, Đường cát tăng 41,1%, còn lại các sản phẩm khác do công nghệ lạc hậu không cạnh tranh được như: Nước ngọt, Bánh kẹo, các sản phẩm thực phẩm chế biến, đặc biệt là sản phẩm tinh bột đã tập trung vào các doanh nghiệp lớn của đầu tư nước ngoài như: Công ty Vedan. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, theo báo cáo của phòng kinh tế huyện Thống Nhất có tới hàng trăm hộ sản xuất tinh bột ở các xã Quảng Tiến, Bình Minh đã chuyển nghề.

- Các ngành sản xuất giảm chủ yếu là ngành công nghiệp sản xuất gạch có tỉ lệ giảm cao.

- Còn lại các ngành khác có tốc độ tăng 5 - 10%.         

4) Công nghiệp có vốn ĐTNN:

Dự ước cả năm 2003 đạt 17.330,5 tỷ đồng tăng 21,9% so với cùng kỳ và vượt KH năm 3,3%. Dự kiến năm 2003 có tất cả 19/19 ngành đều có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ, hiện tại có khoảng 242 dự án thuộc ngành công nghiệp đang hoạt động. Ước năm 2003 có 173 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng, 21 doanh nghiệp có mức sản xuất giảm, 19 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và số còn lại là các doanh nghiệp có mức sản xuất xấp xỉ so với cùng kỳ và các doanh nghiệp ở những tháng cuối năm trước mới đi vào hoạt động (chưa có số liệu cùng kỳ). Số doanh nghiệp đi vào hoạt động năm 2003 tạo ra 400,3 tỷ đồng làm cho giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,8%, số doanh nghiệp đã ổn định tăng 19,1%. Ngoài ra còn có khoảng gần 10 doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động trong qúy 4/2003 nhưng trong giai đoạn sản xuất thử và sản phẩm đang trong thời kỳ thăm dò thị trường, đưa tổng số doanh nghiệp lên 252 doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trong năm 2003. 

Sau đây là tình hình sản xuất ở một số ngành chủ yếu thuộc khu vực này như sau:

- Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống dự ước năm 2003 giá trị SX đạt 4.023 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do  các công ty chế biến thức ăn gia súc có mức tăng khá cao, do thay đổi cơ cấu sản phẩm (tăng thức ăn cho tôm và cá) và có một số doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc mới đi vào hoạt động vào cuối năm trước như: công ty Betagro-Thailuxe Vina FeedMill và công ty Nông nghiệp E.H.

- Ngành dệt ước năm 2003 giá trị SX đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do mức sản xuất của các công ty như Hualon, Tainan, Tong kook, Dona Bochang Quốc tế đều có mức sản xuất tăng khá cao và có các công ty mới đi vào hoạt động cuối năm trước như công ty Liên minh Vina, công ty E & T và công ty Il Kwang mới đi vào hoạt động trong năm nay.

- Ngành sản xuất trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú dự ước năm 2003 giá trị SX đạt 543 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do có các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động như công ty Yupoong, công ty Olldo, công ty May mặc United Sweethearts, công ty Huei Kai, công ty Bukyeong, công ty Dong Hae Vina, công ty Heer Vina. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp khác như công ty Bultel, công ty Rooh Sing... đang gặp khó khăn do hết hạn ngạnh xuất khẩu.

- Ngành thuộc, sơ chế da; SX vali, túi xách, yên đệm và giày dép ước năm 2003 giá trị SX đạt 2.920 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do đơn đặt hàng của các tập đoàn Nike giao cho các công ty như Chang Shin, Pouchen và Tae Kwang có mức tăng khá hơn năm trước. Tuy nhiên, công ty giày Việt Vinh có mức sản xuất giảm 15% so với cùng kỳ do Nike chia đơn đặt hàng giao cho công ty Dona Pacific.

- Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất dự ước năm 2003 giá trị SX 1.150 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do mức sản xuất các sản phẩm như phân bón, thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu và các hóa chất dùng trong công nghiệp đều có mức tăng khá cao. Đồng thời, có một số công ty mới đi vào hoạt động như công ty Auromex, công ty Akzo Nobel Chang Cheng. 

- Ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic ước năm 2003 giá trị SX đạt 947 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng khá là do nhu cầu các từ sản phẩm cao su và plastic đều có mức tăng cao, đồng thời do có các công ty mới đi vào hoạt động như công ty Nhựa An Chiu, công ty Nhựa Reliable, công ty Emico.

- Ngành sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính dự ước năm 2003 giá trị SX đạt 688 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do công ty Fujitsu có đơn đặt hàng ở mức khá hơn trong qúy 4/2003.

- Ngành sản xuất máy móc và thiết bị điện ước năm 2003 giá trị SX đạt 991 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do công ty Mabuchi, công ty Dây đồng CFT có mức sản xuất tăng khá, đồng thời có các công ty mới đi vào hoạt động như công ty Điện tử Philips, công ty Wooree Vina, công ty Điện Thụy Thái mới đi vào hoạt động.

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác dự ước năm 2003 giá trị SX đạt 907 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do có các công ty sản xuất và gia công các linh kiện và phụ tùng xe máy mới đi vào hoạt động. Ước cả năm 2003, 2 công ty lắp ráp xe máy VMEP và Suzuki lắp ráp được 260 ngàn chiếc xe máy các loại, giảm 7,3% so với cùng kỳ (260/280 ngàn chiếc), nguyên nhân giảm so với cùng kỳ là do chủ trương hạn chế việc đăng ký xe máy của Chính Phủ và chính sách tăng tỷ lệ nội địa hóa ở các doanh nghiệp lắp ráp.

I.1.2. Công tác quản lý nhà nước.

1) Kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án.

a) Chương trình đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ.

Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Đồng Nai trong năm 2003 ước tính đạt trên 600 tỷ đồng. Trong đó DNNN địa phương khoảng 210 tỷ đồng, có một số dự án chính sau: 

- Công ty thuốc lá Đồng Nai đầu tư gần 40 tỷ đồng để trang bị thêm thiết bị mới, nhằm nâng cao chất lượng. Một số thiết bị lớn như máy đóng bao, máy quấn cao tốc, dây chuyền chế biến sợi.

- Công ty Khai thác Cát Đồng Nai đầu tư 11 tỷ đồng, tăng cường máy móc thiết bị đầu tư sản xuất gạch đất nung..

- Công ty Xây dựng và Cấp nước đầu tư gần 100 tỷ đồng cho hệ thống cấp nước.

- Các công ty ngành may như Công ty May Đồng Tiến đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, trong 9 tháng đầu tư 11 tỷ đồng. Công ty Công ty May Công nghiệp đầu tư 3 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất quần tây, jean. Công ty Cp May Đồng Nai đầu tư 6 tỷ đồng thiết bị.

- Công ty Cao Su màu đầu tư 6,2 tỷ đồng mở rộng xưởng may tại Vĩnh Cửu nhằm tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Công ty Khoáng sản đầu tư 5 tỷ đồng, Công ty gốm Việt Thành đầu tư hơn 4 tỷ đồng tiếp tục cho Trung tâm dịch vụ ngành gốm.

- Nhà máy Bao bì Biên Hòa đã đầu tư thiết bị sản xuất hộp giấy phẳng cao cấp vốn đầu tư 13 tỷ đồng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm. Công ty Cp Nam Hải đầu tư  gần 3 tỷ đồng cho dây chuyền xeo giấy. Công ty cổ phần Điện cơ đầu tư máy móc thiết bị 4 tỷ đồng, Công ty THCB gỗ Tân Mai đầu tư 3 tỷ đồng

Các doanh nghiệp trung ương đầu tư lớn như: 

- Công ty Giấy Tân Mai đầu tư 60 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất bao bì công nghiệp (OCC), chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2003.

- Nhà máy phân lân Long Thành đầu tư 40 tỷ đồng để nâng công suất 200.000 tấn/năm, và đầu tư dây chuyền sản xuất phân NPK công suất 50.000 tấn/ năm. Hiện nay dây chuyền này đã đưa vào vận hành chạy thử.

- Công ty Gạch men Thanh Thanh đầu tư 36 tỷ đồng máy móc thiết bị nghiền men, sản xuất gạch ốp tường theo dự án 1 triệu m2 gạch ốp tường.

- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa đầu tư mở rộng phân xưởng sản xuất xút từ 10.000 m3/năm lên 15.000 m3/năm, đây là dự án chuyển tiếp của những năm trước, 9 tháng năm nay dự kiến đầu tư thêm trên 8 tỷ đồng để hoàn thiện dây chuyền.

- Xí nghiệp Cao su Đồng Nai đầu tư 8 tỷ đồng, nâng cao năng lực thiết bị sản xuất; Xí nghiệp Long Biên đầu tư 5,4 tỷ đồng; Công ty Thiết bị điện đầu tư 8 tỷ đồng tăng thêm thiết bị dây chuyền; Nhà máy gỗ Đồng Nai đầu tư 6,5 tỷ đồng tăng năng lực sản xuất cho dây chuyền sản xuất gỗ tinh chế xuất khẩu.

- Công ty Vinappro đã thực hiện đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để mở rộng và nâng cao chất lượng các loại máy phục vụ nông nghiệp.

- Trong tháng 5/2003 đưa vào hoạt động Nhà máy gạch GRANITE Đồng Nai ở xã Phước Tân, huyện Long Thành thuộc Bộ Xây dựng, công xuất 1,5 triệu m2 năm, vốn đầu tư 130 tỷ đồng, trong đó 9 tháng năm 2003 dự kiến thực hiện 50 tỷ đồng.

- Nhà máy chế biến rau quả tại Long Khánh của Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc (Grainco) đầu tư. Sản phẩm của nhà máy là nước dứa cô đặc, nước xoài, nước ổi, nước cà chua xuất khẩu... Công suất bước đầu của nhà máy 10.000 tấn/năm. Vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, đây là công trình chuyển tiếp của năm 2002.

Trong năm 2003, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

- Nhìn chung, trong năm 2003, tình hình đầu tư chủ yếu tập trung các dự án chuyển tiếp từ những năm 2001, 2002. Một số dự án lớn, theo kế hoạch đầu tư năm 2003 chưa thực hiện như dự án đầu tư của Công ty Donafoods gần 70 tỷ đồng, dự án đầu tư của Công ty Cp Bao Bì Biên Hoà 70 tỷ đồng, Công ty Dược 25 tỷ ... Nguyên nhân do nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án này, các Công ty đang xin hỗ trợ từ Ngân sách, quỹ hỗ trợ đầu tư để giảm lượng vốn vay Ngân hàng thương mại.

- Các doanh nghiệp Trung ương nhiều dự án lớn như dự án đầu tư của Công ty Giấy Tân Mai (gần 1.000 tỷ), Công ty Giấy Đồng Nai (150 tỷ), Vinappro (60 tỷ), Hoá chất Biên Hoà (70 tỷ) ... cũng chưa được triển khai do việc triển khai thẩm định các dự án này, cũng như nguồn vốn cho các dự án này cũng còn gặp nhiều khó khăn. 

- Thời gian qua, công tác thông tin của các doanh nghiệp về tình hình đầu tư còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước trung ương. Do đó, công tác theo dõi nắm tình hình đầu tư của các doanh nghiệp chưa được kịp thời. Thực hiện Quyết định số 2873/QĐ-CT.UBT ngày 4/9/2003 của chủ tịch UBND tỉnh, về công tác báo cáo thống kê phục vụ đánh giá chương trình đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước. Trong tháng 11 và 12/2003, Sở Công nghiệp sẽ tiến hành điều tra tình hình đầu tư của các doanh nghiệp để đánh giá toàn diện về đầu tư năm 2003 và xây dựng kế hoạch cho 2004.

b) Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Đồng Nai (khóa VII) số 31-Ctr/TU ngày 01/07/2002 thực hiện NQ 15/TW về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 – 2010. Sở Công nghiệp tiếp tục triển khai chương trình qua một số lĩnh vực:

- Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp:


Với việc phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN & PTNT) đặc biệt là phối hợp cùng các công ty Vikyno, Vinappro và Cơ khí Thực phẩm, đẩy mạnh các biện pháp tiêu thụ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do Việt Nam sản xuất đến các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tính đến nay Sở Công Nghiệp đã phối hợp cùng công ty Vikyno làm việc với phòng nông nghiệp các huyện chọn dự án các điểm cần đầu tư, trang bị máy móc nông nghiệp của công ty với vốn của công ty cho vay không lấy lãi là 100 triệu đồng cho mỗi huyện, và đã thực hiện được 5 HTX điểm, với tổng số tiền 240 triệu đồng, gồm:

- HTX Trường Giang huyện Thống Nhất với 81 triệu đồng


- HTX An Viễn huyện Thống Nhất với 31 triệu đồng


- HTX  Bình Minh huyện Xuân Lộc với 20 triệu đồng


- HTX Bình An huyện Long Thành với 69 triệu đồng


- Một số hộ nông dân của huyện Tân Phú với 39 triệu đồng


Sản phẩm mà các HTX và hộ nông dân mua gồm: bơm nước, bơm thổi khí phục vụ nuôi tôm, máy tưới phun, máy phát điện, máy gặt lúa rãi hàng, động cơ diesel các loại, máy xay xát các loại ....

Kết hợp với công ty Vinappro khảo sát tìm hiểu nhu cầu trang bị máy nông nghiệp cho nông dân tại các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu thông qua các phòng nông nghiệp. Hiện nay các huyện Xuân Lộc, Định Quán đang lập danh sách, số lượng, chủng loại máy móc thiết bị hộ nông dân, HTX điểm cần mua để gửi về công ty và Sở Công Nghiệp, riêng huyện Thống Nhất đề nghị tổ chức trình diễn kỹ thuật các loại thiết bị mà nông dân có nhu cầu mua trước khi đặt hàng; huyện Vĩnh Cửu sẽ tổ chức hội nghị nông dân để tìm hiểu nhu cầu cần mua sắm của bà con nông dân. Đây cũng là chương trình cho nông dân vay vốn không lấy lãi để mua máy trả chậm của công ty Vinappro.

Ngoài ra các công ty Vinappro, Vikyno, Cơ khí thực phẩm, Cơ khí Đồng Nai từ đầu năm đến nay đã tiêu thụ trên địa bàn Đồng Nai tổng cộng được hơn 1.630 máy móc thiết bị nông nghiệp, thiết bị chế biến các loại theo các phương thức trả tiền mặt, vay trả lãi ưu đãi, với tổng giá trị 7,748 tỷ đồng; các loại phụ tùng, linh kiện phục vụ sữa chữa thay thế thiết bị chế biến thức ăn gia súc, thiết bị mía đường trị giá 1,944 tỷ đồng.

- Chương trình điện khí hóa nông thôn:

+ Sở Công nghiệp đã phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai và Sở Kế hoạch đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình điện năm 2003 với tổng chiều dài đường dây trung thế là 292 Km, tổng dung lượng trạm biến áp là 16.070 KVA; hiện nay các hạng mục này đã hoàn tất phần lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Công ty Điện lực Đồng Nai đang thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2003 và tổ chức đấu thầu trong tháng 12/2003. 

+ Mặc dù có rút kinh nghiệm của năm 2002, Công ty Điện lực Đồng Nai căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đã giao cho các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ đầu tháng 3/2003, nhưng một số đơn vị tư vấn do phân tán lực lượng nên đã kéo dài công tác khảo sát làm chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

+ Trong năm 2003 ngành điện cũng đã tiến hành lắp đặt tất cả 41.738 điện kế (kể cả điện kế phụ) nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lên 389.130 hộ đạt tỷ lệ 88% (389.130 hộ/442.189 hộ). Riêng đối với khu vực nông thôn đạt tỷ lệ là 83,23% (249.302 hộ/299.511 hộ). 

- Chương trình công nghiệp chế biến:


Tiếp tục triển khai chương trình công nghiệp chế biến, sở Công Nghiệp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hội nông dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp chế biến như công ty Interfood, công ty Donafoods, công ty xuất nhập khẩu ngũ cốc và các huyện Định Quán; Long Khánh, kết quả khảo sát Sở Công Nghiệp đã báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh.


Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Về tình hình đầu tư chiều sâu của ngành công nghiệp chế biến nông sản như sau: Công ty chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai (Donafoods) trong năm 2002 đã đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt yêu cầu GMP, đồng thời đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu để sản xuất các sản phẩm cao cấp từ nhân hạt điều và nguồn trái cây dồi dào của tỉnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và xuất khẩu nông sản chế biến.

2) Công tác kế hoạch và quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh

- Tiếp tục triển khai thực hiện các qui hoạch và các đề án đã được duyệt: Qui hoạch ngành gốm mỹ nghệ, qui hoạch cơ khí, đề án lộ trình tham gia AFTA, đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, qui hoạch lưới điện và qui hoạch phát triển ngành công nghiệp điện, điện tử. 

- Báo cáo tổng kết năm 2003 và xây dựng chương trình công tác năm 2004. Báo cáo định kỳ sản xuất công nghiệp các tháng, quý.

- Báo cáo tổng kết hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII.

- Triển khai chương trình HTKTQT và báo cáo định kỳ hàng quý về công tác hợp tác kinh tế quốc tế của Sở.

- Tham gia thực hiện công tác sắp xếp và cổ phần hóa tại các DNNN thuộc Sở.

- Triển khai chương trình hỗ trợ xã Sông Thao xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2003.

- Nắm tình hình và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Sở giải quyết những khó khăn tồn tại.

- Hoàn tất công tác chuẩn bị thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước của Sở (Đề án 112) giai đoạn 2002-2005 đã được UBND tỉnh phê duyệt và Sở Xây dựng phê duyệt TK-TDT. Đề án đang triển khai thực hiện phần mua sắm trang thiết bị và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Triển khai xây dựng Quy chế về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Công nghiệp Đồng Nai, theo Thông tư liên bộ số 02/2003/TTLB-BCN-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

3) Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

- Nghiên cứu tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1452/QĐ.CT.UBT ngày 19/5/2003, quy định về việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá tại các mỏ đá thay thế Quyết định số 2188/QĐ.CT.UBT ngày 24/08/2000 để áp dụng cho toàn bộ các mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì cùng với các ngành kiểm tra công tác sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển VLNCN để khai thác đá.

- Kiểm tra các trường hợp nhân dân phản ánh về tình trạng khai thác trái phép TNKS, kết quả kiểm tra đều có báo cáo UBND Tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý. 

- Đề xuất UBND Tỉnh cấp, gia hạn 15 giấy phép sử dụng VLNCN.

- Trong thời gian chờ liên Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công nghiệp, căn cứ vào văn bản số 2676/CV-TCCB ngày 20/6/2003 của Bộ Công nghiệp, Sở Công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản số 813/CN ngày 11/8/2003 tạm thời thông báo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước mà Sở Công nghiệp thực hiện trong khai thác khoáng sản và sử dụng VLNCN để các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận lợi trong giao dịch. Sau đó Sở đã tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản để thông báo nội dung trên. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế các huyện và thành phố Biên Hòa tiến hành rà soát kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của các mỏ khoáng sản, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng VLNCN đúng theo thiết kế kỹ thuật (hoặc phương án khai thác tận thu) và quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ.

- Tham gia với Sở Tài nguyên và môi trường về các dự án cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

4) Công tác quản lý kỹ thuật.

- Thực hiện chương trình cơ giới hoá nông nghiệp, phối hợp với công ty Vinappro và phòng Nông nghiệp các huyện thực hiện các dự án điểm (dự án cho mỗi huyện vay 300 triệu của công ty Vinappro) để tạo điều kiện cho các hộ nông dân, các HTX điểm hoặc các chủ trang trại vay mua máy và thiết bị nông nghiệp của công ty Vinappro (hoặc Tổng Công ty VEAM) sản xuất không lấy lãi.

- Tiến hành kiểm tra 15 doanh nghiệp có sử dụng thiết bị ATCN, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành và tuân thủ đúng với quy định an toàn về nồi hơi, bình áp lực và thiết bị nâng. Tuy nhiên còn một số đơn vị vẫn chưa tuân thủ đúng nội quy vận hành và bảo dưỡng các loại thiết bị nêu trên như: thiếu các bảng biểu quy định hướng dẫn cần thiết, vệ sinh khu vực hoạt động của thiết bị áp lực và nồi hơi chưa đảm bảo (dầu mỡ, nước, rác ...) không có nhân viên vận hành túc trực khi thiết bị đang hoạt động...

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn công nghiệp II - Bộ Công nghiệp tiến hành kiểm định được khoảng 40 máy và thiết bị ATCN của 15 đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn công nghiệp II - Bộ Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn ATCN cho các đơn vị sản xuất kinh doanh có sử dụng thiết bị ATCN trên địa bàn, với 64 học viên theo học.

- Triển khai chiến lược xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quyết định 175 của TTg Chính phủ và công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, phòng kỹ thuật cũng đã dự thảo sơ bộ chiến lược phát triển CN ô tô trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp  công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm 2003. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động khoa học công nghệ năm 2003.

- Thu thập số liệu điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng sản xuất, sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài ra phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Sở tiến hành kiểm tra ATCN của các doanh nghiệp trực thuộc Sở.

- Thu thập và tổng hợp số liệu về việc sản xuất linh kiện xe gắn máy trên địa bàn Tỉnh, phục vụ đề tài "Khả năng phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe máy ở Việt Nam”

- Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư XDCB đối với các doanh nghiệp trực thuộc Sở.

5) Công tác quản lý nhà nước về điện năng

- Tham gia nghiệm thu các công trình đã triển khai thuộc kế hoạch năm 2001 chuyển tiếp; các công trình này hiện nay đã thi công hoàn thành; tuy nhiên còn lại huyện Tân Phú do đơn vị thi công vướng nhiều công trình nên chỉ mới đào lổ, dựng trụ; Sở Công nghiệp đã kiến nghị Công ty Điện lực Đồng Nai đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành hay khoanh khối lượng và chỉ định đơn vị khác thực hiện; ngoài ra một số tuyến trên địa bàn huyện Long Khánh do còn vướng việc đền bù cây cao su trong hành lang tuyến nên chưa đóng điện được; Công ty Điện lực Đồng Nai đã lập phương án điều chỉnh và mời các ban ngành liên quan họp xem xét thống nhất để hoàn tất công trình trong tháng 9/2003.

 - Kế hoạch đầu tư điện nông thôn năm 2002, tính đến cuối tháng 08 năm 2003 đã hoàn thành được hạng mục điện của huyện Nhơn Trạch, huyện Thống Nhất, huyện Xuân Lộc; các hạng mục khác cơ bản đã hoàn thành dự kiến nghiệm thu vào đầu quý ‎ 4/2003.

- Việc triển khai các hạng mục thuộc kế hoạch năm 2002 chậm so với tiến độ là do biến động về giá cả và đơn giá nhân công, nên một số đơn vị thi công sau khi có kết quả trúng thầu đã yêu cầu điều chỉnh giá trúng thầu mới triển khai thi công

- Về công tác xử lý vi phạm sử dụng điện: Căn cứ vào Quyết định số 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 của Bộ Công nghiệp, Sở Công nghiệp đã tổ chức tập huấn, kiểm tra, sát hạch kiến thức về các quy trình, quy phạm về điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra cung ứng và sử dụng điện cho các doanh nghiệp kinh doanh bán điện thuộc địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận kiểm tra viên điện lực.

- Biên soạn lại thủ tục xử lý vi phạm sử dụng điện phù hợp với Quyết định số: 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 của Bộ Công nghiệp; trong 9 tháng đầu năm 2003 Sở Công nghiệp nhận được 15 biên bản vi phạm sử dụng điện do ngành điện chuyển sang, nhưng các trường hợp này chưa có ký kết hợp đồng với ngành điện và hình thức vi phạm là vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; do hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2003/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực nên Sở đã có văn bản yêu cầu ngành điện tạm thời chỉ tính truy thu chứ không xử lý theo Quyết định số: 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 của Bộ Công nghiệp. Hiện nay còn 98 biên bản vi phạm sử dụng điện (vi phạm trước khi Quyết định số: 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 ban hành) Sở Công nghiệp đã có Quyết định xử l‎ý nhưng người vi phạm không chấp hành; Sở Công nghiệp đang tính truy thu theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp tại văn bản số: 2845/CV-KTAN ngày 01/07/2003 và bàn giao sang Công ty Điện lực Đồng Nai. 
- Căn cứ vào Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản l‎ý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ và Quyết định số 980/QĐ-UBT ngày 03/04/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phân cấp ủy quyền trong công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch, Phòng Giám sát điện năng Sở Công nghiệp đã biên soạn lại thủ tục thẩm định TKKT-TDT và thẩm định TKKT-DT các công trình điện theo đúng phân cấp của UBND tỉnh, tuy nhiên do hiện nay các Phòng Kinh tế các huyện và TP. Biên Hòa chưa đủ năng lực để tiến hành công tác thẩm định nên Sở cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho phép Sở được tiếp tục công tác thẩm định các dự án do các huyện hay các doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số: 2726/UBT ngày 27/06/2003. Ngoài ra Sở Công nghiệp đã tổ chức tập huấn cho các chuyên viên các huyện về công tác thẩm định các công trình điện vào đầu tháng 10/2003.

- Trong năm 2003, Sở Công nghiệp đã thẩm định 193 công trình điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng. Trong đó có 69 công trình trung thế và trạm biến áp có chiều dài là 26,46 km; tổng dung lượng TBA là 14.350 KVA; 38 công trình đường dây hạ thế với tổng chiều dài 137 km và 24 công trình chiếu sáng có chiều dài 60 km, 22 dự án di dời hệ thống điện phục vụ cho công tác mở đường. Thẩm định lại do thay đổi về chính sách tiền lương là 40 công trình.

- Về công tác thanh tra các doanh nghiệp trực thuộc Sở về an toàn công nghiệp và an toàn điện, Sở Công nghiệp đã soạn thảo nội dung kiểm tra an toàn công nghiệp, an toàn điện và kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc vào cuối tháng 06/2003.

- Về triển khai Quyết định số: 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/06/2002 của Bộ Công nghiệp, Sở đã hoàn tất nội dung quy định  về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số: 1453/QĐ-CT-UBT ngày 19/05/2003. Quy định này đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến nay Sở đã tiếp nhận 06 số hồ sơ xin cấp phép hoạt động điện lực và UBND tỉnh đã cấp giấy phép cho 06 đơn vị này.

- Công tác phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra các hộ sử dụng điện, Sở đã phối hợp kiểm tra tình hình cấp điện tại xã Sông Nhạn huyện Long Khánh và xã Lộ 25 huyện Thống Nhất. Qua các đợt kiểm tra trên Sở đã đề nghị chính quyền địa phương hợp tác chặt chẻ hơn với ngành điện để kịp thời ngăn chận các trường hợp lấy cắp điện, góp phần giảm tổn thất điện năng.

- Trong năm 2003 Sở Công nghiệp đã phối hợp với đơn vị Truyền tải điện Miền Đồng và UBND các huyện kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao thế đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý. Đã thống kê được 965 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện có cấp điện áp từ 35KV trở lên trên địa bàn 7 huyện (trừ H.Tân Phú) và TP. Biên Hòa sẽ tổ chức họp thống nhất biện pháp xử lý. Tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang lưới điện ngày càng phổ biến và có chiều hướng gia tăng cần có các biện pháp cứng rắn để cưởng chế giải tỏa, di dời và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh hay một ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 54/1999/NĐ-CP về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp có đầy đủ thẩm quyền và kinh phí hoạt động. Ngày 26/06/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ Công nghiệp; Sở Công nghiệp đã kiến nghị Bộ sớm ban hành thông tư hướng dẫn để tổ chức triển khai đến các huyện và áp dụng xử phạt đối với các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra các địa phương có giá điện cao hơn giá trần, Sở Công nghiệp đã phối hợp với Công ty điện lực Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Sở Tài chính kiểm tra một số xã trên địa bàn các huyện Long Thành, Tân Phú và Vĩnh Cửu để đề xuất các biện pháp nhằm kéo giá điện xuống thấp hoặc bằng giá trần.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra việc triển khai lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp do ngành điện đầu tư và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng điện năm 2004.

- Phần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lưới điện triển khai trong quý ‎ 4/2003.
6) Công tác thanh tra

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong ngành công nghiệp theo chương trình kế hoạch năm 2003.

- Phối hợp các phòng chức năng thực hiện công tác thanh tra kiểm tra về các lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý.

- Thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2003:

+ Thực hiện chương trình làm việc với các doanh nghiệp về việc thực hiện kế hoạch 6 tháng, kế hoạch năm 2003, nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch theo chỉ tiêu Nhà nước giao năm 2003.

+ Kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn của các doanh nghiệp trực thuộc, bảo đảm quá trình quản lý, sử dụng thiết bị sản xuất không xảy ra tai nạn lao động, người lao động an toàn sản xuất, trong năm 2003 các doanh nghiệp không xảy ra tai nạn lao động.

+ Kiểm tra các doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, công tác trang bị BHLĐ.

+ Phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện Công ty Đông Nam để báo cáo UBND tỉnh.

7) Công tác tổ chức, thi đua

- Giải quyết các chế độ tiền lương theo qui định cho CBNV VP Sở và các DN thuộc Sở.

- Tổng kết 5 năm công tác thi đua khen thưởng (1998-2002) của Sở Công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện công tác bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của các doanh nghiệp thuộc Sở.

- Thực hiện công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ CNV của Sở: Tổ chức cho 4 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng QLNN về công nghiệp, 4 đồng chí kiểm tra viên điện lực.

- Thực hiện tổng kết chỉ thị 30 CT/TW về quy chế dân chủ cơ sở.

- Phát động các phong trào vì người nghèo, phong trào thực hiện an toàn giao thông.

I.1.3. Kết quả của các doanh nghiệp thuộc Sở

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2003 đã xây dựng, dự kiến trong năm 2003 các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp đạt 379 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 11,81% so với năm 2002 và đạt 105,28% kế hoạch năm. Tình hình một số doanh nghiệp như sau:

1) Công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2003 ước đạt 10,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và giảm 2,2% so năm 2002.

- Trong năm 2003, nhìn chung tình hình sản xuất của Công ty chủ yếu theo đơn đặt hàng với những sản phẩm đơn chiếc là chính, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tiềm lực về vốn, công nghệ và thị trường. Tuy nhiên, Công ty cũng đã nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng để tiếp tục duy trì sản xuất ổn định.

- Tình hình đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ của Công ty trong năm 2003 chủ yếu là thay thế thiết bị cũ là chính, doanh nghiệp chỉ mua bổ sung thêm thiết bị chắn tôn, máy cắt con rùa với giá trị 200 triệu đồng.

2) Công ty Cổ phần điện cơ Đồng Nai:

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2003 ước đạt 29,8 tỷ đồng, vượt 4,39% so kế hoạch và tăng 55,26% so năm 2002.

- Thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu, tiếp tục triển khai dự án đầu tư nâng công suất quạt điện lên 40.000 sản phẩm/năm từ những năm 2002, do đó năm 2003 Công ty đã có bước tăng trưởng cao. Năm 2003, công ty tiếp tục đầu tư 500 triệu đồng, mua các trang thiết bị phục vụ sản xuất như: máy dập 80 tấn, máy cắt tôn, tháp giải nhiệt, máy ép nhựa, khuôn đúc... Hiện nay Công ty đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hội nhập kinh tế quốc tế.

3) Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 125,9 tỷ đồng, vượt 15,35% so kế hoạch và tăng 4,29% so năm 2002.

- Nhìn chung tình hình sản xuất của Công ty phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, tuy nhiên Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông mức 18%/năm.

- Trong năm 2003, Công ty tiếp tục đầu tư trên 665 triệu đồng để trang bị thêm thiết bị máy nén khí, hệ thống pha màu tự động, bồn chứa, máy đo độ pH... để không ngừng hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

4) Công ty Cao su màu Đồng Nai:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38,4 tỷ đồng, bằng 70,67% so kế hoạch và bằng 100% so năm 2002.

- Năm 2003, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ. Mặc dù đầu tư mở rộng sản xuất nhưng công ty cũng chỉ đạt mức tăng trưởng bằng với cùng kỳ 2002. 

- Ngoài những khó khăn về thị trường, hiện nay công ty còn gặp khó khăn về tình hình biến động lao động trên địa bàn. Khắc phục tình trạng biến động lao động và mở rộng sản xuất, trong năm 2003 Công ty đã đầu tư 6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở sản xuất tại Thị trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư chưa phát huy được hiệu quả.

5) Công ty Cao su Công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 10,2 tỷ đồng, vượt 13,59% so kế hoạch và tăng 6,34% so năm 2002.

- Trong năm 2003, tình hình tiêu thụ mủ cao su có nhiều thuận lợi do giá sản phẩm tăng cao. Đây cũng là năm Công ty mang lại hiệu quả cao nhất qua những năm gần đây.

6) Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 77 tỷ đồng, vượt 16,63% so kế hoạch và tăng 19,47% so năm 2002.

- Công ty đã đầu tư gần 13 tỷ đồng để trang bị thêm thiết bị nồi hơi, máy in offset 6 màu, máy gấp dán tự động, máy tráng UV. Việc đầu tư đã góp phần làm tăng năng lực sản xuất của Công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngoài ra Công ty còn tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ để mở rộng sản xuất.

- Trong năm 2003, Công ty cũng đã lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất với tổng số vốn 70 tỷ đồng, tuy nhiên hiện nay nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thể triển khai dự án.

7) Công ty THCB Gỗ Tân Mai:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23,3 tỷ đồng, bằng 83,16% so kế hoạch và giảm 14% so năm 2002.

- Tình hình sản xuất năm 2003 gặp khó khăn về tiêu thụ, nhất là hàng mộc xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, việc sản xuất các sản phẩm tiêu thụ trong nước gặp khó khăn về nguyên liệu. Trong năm Công ty đã đầu tư 2,7 tỷ đồng để trang bị thêm nồi hơi, máy đánh bóng để tăng năng lực sản xuất.

- Thực hiện kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã hoàn thành việc tiếp nhận Công ty Lâm sản sáp nhập vào.

- Hiện nay Công ty cũng đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

8) Công ty Đông Nam:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12,3 tỷ đồng, vượt 6,75% so kế hoạch và tăng 35,34% so năm 2002.

- Hiện nay Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá và hành khách. Nhìn chung tình hình Công ty hiện gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh xe buýt chi phí khấu hao cao nên không hiệu quả (do không được miễn thuế nhập khẩu xe). Các vấn đề tồn tại về mặt tài chính, công nợ chưa được giải quyết dứt điểm.

9) Công ty Cổ phần Gốm Việt Thành:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 15,5 tỷ đồng, vượt 24% so kế hoạch và tăng 24,16% so năm 2002.

- Trong những năm qua, Công ty luôn quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, trong đó có Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nghề gốm đã phát huy hiệu quả, cung cấp nguyên liệu cho Công ty và các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trên địa bàn. 

- Năm 2003, Công ty đầu tư  thêm 4 tỷ đồng mua máy móc thiết bị để tiếp tục dự án trên.

10) Công ty Cổ phần Nam Hải:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4,3 tỷ đồng, vượt 256,7% so kế hoạch và tăng 247,8% so năm 2002.

- Là một  doanh nghiệp được giao cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp, trong năm qua Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền xeo giấy với tổng số vốn đầu tư 2,6 tỷ đồng, nên sản xuất tăng trưởng cao. 

- Khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty là nguồn vốn lưu động gặp khó khăn, do tài sản ít không đủ thế chấp ngân hàng.

11) Công ty May Công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13,3 tỷ đồng, bằng 100% so kế hoạch và tăng 21,6% so năm 2002.

- Tuy khó khăn tồn tại về mặt tài chính những năm 2001 về trước, nhưng đầu năm 2003 Công ty gặp thuận lợi về hàng hoá xuất khẩu thị trường Mỹ nên sản xuất tăng khá. Trong năm, Công ty cũng đã đầu tư thêm gần 800 triệu đồng phục vụ hoàn thiện các chuyền sản xuất.

- Khó khăn nhất hiện nay của Công ty là tình hình mất vốn lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay nên hiệu quả không cao. Trong tháng 12/2003, Đoàn cán bộ của Bộ Tài chính và các Ban, ngành của tỉnh đã làm việc với Công ty để kiến nghị cơ cấu lại tài chính khi chuyển sang cổ phần theo kế hoạch chốt số liệu vào cuối 2003.

- Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, trong năm 2003 Công ty cũng đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

12) Công ty Khoáng sản Đồng Nai:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8,7 tỷ đồng, vượt 29,79% so kế hoạch và tăng 37,27% so năm 2002.

- Phát huy hiệu quả đầu tư những năm trước, trong năm 2003, Công ty tiếp tục đầu tư gần 5 tỷ đồng để nâng cao năng lực sản xuất, khai thác đá, do đó sản xuất tăng trưởng khá so năm 2002.

13) Công ty May Đồng Thịnh:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7,24 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 5,02% so năm 2002.

- Nhìn chung tình hình Công ty tiếp tục ổn định sản xuất và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Trong năm 2003, Công ty cũng đã đầu tư 2,4 tỷ đồng để mở rộng sản xuất.

I.2. Nguyên nhân đạt kết quả

- Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách cải cách kinh tế vĩ mô như chính sách đối ngoại rộng mở, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục cải thiện tốt môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển sản xuất.

- Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã có chương trình tham gia AFTA, từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh để hội nhập vào nền kinh tế khu vực có hiệu quả. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư chiều sâu để mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, mở rộng thị trường bằng việc cải tiến hệ thống đại lý, tiếp thị, chủ động phục vụ tốt cho các nhu cầu thị trường. 

- Lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cải tiến thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện cho doanh nghiệp, xây dựng chính sách hợp lý về thu hút đầu tư, quy hoạch KCN, cụm công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh đã có các cuộc họp mặt với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp và kịp thời chỉ đạo cho các ngành có biện pháp giải quyết những vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

- Triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp mà đặc biệt là thực hiện tốt công tác qui hoạch, định hướng qui hoạch ngành. Ngoài qui hoạch phát triển toàn ngành công nghiệp đã triển khai qui hoạch chi tiết các ngành công nghiệp cụ thể, làm cơ sở cho việc gọi vốn đầu tư. Xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp cụ thể để có biện pháp chỉ đạo sát thực, trong đó chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp bao gồm chương trình công nghiệp chế biến, chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, chương trình điện khí hóa nông thôn, đã góp phần đáng kể vào việc phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà.

II. Những tồn tại và nguyên nhân

II.1. Những tồn tại

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp theo chương trình phát triển công nghiệp năm 2003 vẫn còn những khó khăn tồn tại đó là:

- Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp nhìn chung vẫn còn thấp, còn có nhiều DNNN Trung ương và địa phương đang gặp khó khăn về thị trường, phương án sản phẩm, công nghệ, sản phẩm không còn thích hợp trên thị trường phải chuyển hướng sản xuất. Mặt khác, các sản phẩm của DNNN phải cạnh tranh với sản phẩm của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có kỹ thuật tiên tiến và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp, trong khi đó còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Tình hình chỉ đạo đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp Nhà nước địa phương tuy đã có chuyển biến, nhưng nhìn chung quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, đầu tư chủ yếu theo chiều rộng mà chưa tập trung vào chiều sâu, mục đích đầu tư chủ yếu bổ sung máy móc thiết bị hoặc thay đổi từng phần máy móc thiết bị. Do đó tác động của đầu tư chiều sâu, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường các doanh nghiệp nhà nước chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, công trình ngoài khu công nghiệp vẫn còn chậm, nhất là việc cung cấp điện, nước, đường giao thông. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với việc phát triển dân cư, việc xử lý về quy hoạch khu nhà ở của công nhân, cơ sở dịch vụ công nghiệp còn chậm so với tiến độ đầu tư của các dự án công nghiệp.

- Việc triển khai thực hiện các chương trình công nghiệp chế biến, quy hoạch ngành gốm  mỹ nghệ, cơ khí phục vụ nông nghiệp kết quả cũng còn hạn chế.

- Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14000 và các hệ thống quản lý khác trong các doanh nghiệp trực thuộc chưa được đẩy mạnh.

- Nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp cũng đã thể hiện nhiều vấn đề tồn tại cần phải sớm giải quyết. Cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao là lực lượng còn rất thiếu và cơ cấu đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tế.

II.2. Nguyên nhân tồn tại

- Tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số doanh nghiệp trong nước, làm cho một số ngành gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước như ngành giấy, cơ khí tiêu dùng.

- Giá nông sản như cà phê, lúa gạo xuống thấp, thiên tai lũ lụt xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng đến sức mua thị trường trong nước nhất là khu vực nông thôn, làm cho tình hình tiêu thụ một số vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn gia súc... gặp khó khăn. Tình hình thiếu nguyên liệu nông sản cho các doanh nghiệp chế biến như mía cho nhà máy đường, khoai mì cho sản xuất tinh bột và bột ngọt đã làm cho các doanh nghiệp này gặp khó khăn về nguyên liệu cho sản xuất. Giá nhiêu liệu như gaz tăng, cung cấp điện không ổn định đã ảnh hưởng không tốt đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

- Nguồn vốn cho việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ cũng gặp những khó khăn như vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng thương mại lãi suất còn cao, các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thường gặp khó khăn về trình tự vay vốn, thẩm định dự án và khả năng vốn cũng hạn chế.

- Tính chủ động trong đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là DNNN còn yếu, các doanh nghiệp còn trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chưa xác định việc đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn của doanh nghiệp nhất là chuẩn bị cho tiến trình tham gia các tổ chức kinh tế thế giới, còn mang nặng tư tưởng trông chờ sự bảo hộ của nhà nước đối với sản phẩm của mình.

- Thiếu thông tin về định hướng xuất khẩu, về thị trường xuất khẩu cũng như thị trường thế giới, tiếp cận thị trường thế giới, do đó một số doanh nghiệp nhà nước không có khả năng định hướng xuất khẩu nên không thể đầu tư, trong khi đó thị trường trong nước có giới hạn về sức mua. Ngoài ra cũng không loại trừ còn một số doanh nghiệp yếu năng lực quản lý nhất là chuyển sang cơ chế thị trường do còn bị ảnh hưởng bởi trãi qua thời kỳ bao cấp quá dài nên không đủ năng lực để thực hiện sự thay đổi lớn.

- Việc tổ chức sắp  xếp lại doanh nghiệp nhà nước và công tác cổ phần hóa DNNN còn tiến hành chậm, chủ yếu do khâu xác định giá trị doanh nghiệp, tình hình công nợ... còn mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa.

III. Đánh giá chung

Qua thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp năm 2003, trong bối cảnh gặp không ít khó khăn như tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu, tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số ngành, gặp khó khăn trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước... Tuy gặp khó khăn trên, nhưng nhờ có sự phấn đấu cao của ngành công nghiệp nghiệp Đồng Nai và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương nên ngành công nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất. 

Ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng năm 2003 tăng 18,9% so năm 2002, vượt mục tiêu Nghị quyết 44/2003/NQ. HĐND ngày 11/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI – kỳ họp thứ 7 về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội – An ninh quốc phòng năm 2003 (mục tiêu NQ tăng từ 16 – 16,5%). 

Ngành công nghiệp tiếp tục phát huy được những thuận lợi, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đẩu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tuy có nhiều thách thức nhưng cũng đã mở ra cho ngành công nghiệp Đồng Nai nhiều cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến đáng kể, cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất.

Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong những năm 2003 đã góp phần làm cho Đồng Nai ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã phát huy được tiềm năng các ngành công nghiệp mũi nhọn như khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp cơ khí, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp dệt may, giày dép... thực hiện theo đúng định hướng mà nghị quyết đại hội đảng tỉnh lần thứ VII đã đề ra. 

Ngành công nghiệp không những đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng mà còn tham gia xuất khẩu, năm 2003 giá trị xuất khẩu đã đạt trên 2 tỷ USD. Ngành công nghiệp Đồng Nai phát triển nhanh đã tạo việc làm và có thu nhập cho hàng chục ngàn lao động hàng năm. Số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp đến năm 2003 đã lên tới trên 220.000 người. 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, ngành công nghiệp Đồng Nai cũng còn có những tồn tại, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Để khắc phục những tồn tại này, thời gian tới ngành công nghiệp Đồng Nai cần phải thực hiện tốt những giải pháp đồng bộ, có sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành, để duy trì và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM Vụ Kế HOạcH NĂM 2004

Kế hoạch năm 2004 với tư tưởng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2004 từ 17 – 18% so với năm 2003. Nâng cao chất lượng, giảm giá thành và chi phí sản xuất, tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tiếp tục sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp không nắm giữ 100% vốn, sáp nhập, giải thể, phá sản các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Do đó, kế hoạch năm 2004 phải đạt được các mục tiêu và thực hiện một số giải pháp như sau:

I. Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2004
Kế hoạch năm 2004 phấn đấu giá trị SXCN (Giá CĐ 94) toàn ngành công nghiệp đạt 33.564 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2003, cụ thể:

Đvt: tỷ đồng

	
	Ước TH  năm 2003
	KH năm 2004

	Chỉ tiêu
	GTSXCN
	So với TH năm 2002 (%)
	GTSXCN
	So với TH năm 2003 (%)

	Tổng số
	28.565,50
	118,9
	33.564
	117,5

	CN Quốc doanh TW
	5.339,60
	112,4
	5.815
	108,9

	CN Quốc doanh ĐP
	1.831,40
	113,9
	2.051
	112

	CN Ngoài quốc doanh
	4.063,00
	117,5
	4.815
	118,5

	CN Đầu tư nước ngoài
	17.330,50
	121,9
	20.883
	120,5


Trong đó:

1) CN Quốc doanh TW:

Phấn đấu GTSXCN đạt 5.815 tỷ đồng tăng 8,9% so với năm 2003, tốc độ tăng thấp do năm 2004 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. CN quốc doanh TW có vai trò tiên phong trong việc đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm để chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2) CN Quốc doanh địa phương:

Phấn đấu GTSXCN đạt 2.051 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2003, tốc độ tăng thấp do năm 2004 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Các doanh nghiệp quốc doanh địa phương cần tiếp tục phải đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ các doanh nghiệp ngành cơ khí, cơ điện, sản xuất gốm mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giầy dép.

Riêng các doanh nghiệp thuộc Sở, kế hoạch GTSXCN năm 2004 là 417 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 10% so thực hiện năm 2003.

3) CN ngoài quốc doanh:

Phấn đấu GTSXCN đạt 4.812 tỷ đồng tăng 18,5% so năm 2003, tốc độ tăng cao do năm 2004 sẽ có một số doanh nghiệp nhà nước (trung ương + địa phương) cổ phần hóa chuyển sang báo cáo khu vực này. Thực hiện khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở sản xuất với nhiều qui mô, trình độ. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, thu hút nhiều lao động. 

4) CN đầu tư nước ngoài:

Phấn đấu GTSXCN đạt 20.883 tỷ đồng tăng 20,5% so với năm 2003. Đây là khu vực chiếm tỷ trọng giá trị sản xuất cao nhất trong ngành công nghiệp, có ý nghĩa quan trong góp phần tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn, do đó phải đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp,  tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã qui hoạch.

II. Công tác quản lý nhà nước

1) Công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai các chương trình, đề án.

1.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch.

- Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch ngành cho phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn đã xây dựng.

- Thực hiện công tác báo cáo đánh giá tình hình phát triển ngành công nghiệp theo định kỳ.

1.2. Thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. 

- Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2005 của UBND tỉnh, chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn năm 2004 sẽ được triển khai đến các doanh nghiệp.

- Căn cứ vào sự phân công tổ chức thực hiện của chương trình, Sở Công nghiệp chủ trì cùng với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học công nghệ và môi trường, cùng một số Sở, ngành trực tiếp triển khai, phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện chương trình.

- Sở Công nghiệp là đầu mối tập hợp báo cáo kết quả tiến độ thực hiện chương trình theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

1.3. Triển khai chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của BCH Trung ương khóa IX  về đẩy nhanh CNH nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001-2010.

 a)  Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp

Trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chương trình hành động 31/Ctr.TU ngày 10/6/2002 của Tỉnh ủy Đồng Nai, quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 đã được tỉnh phê duyệt, phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các nhà sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp thực hiện kế hoạch cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, đảm bảo đến năm 2005:

- Cơ giới hóa khâu làm đất (cày, xới đất...) đạt trên 85% diện tích đất canh tác toàn tỉnh.

- Cơ giới hóa khâu gieo trồng (lúa, bắp, mía, khoai mỳ...) đạt bình quân 60% diện tích đất canh tác.

- Cơ giới hóa khâu chăm sóc (tưới nước, bón phân, làm cỏ, trừ sâu...) bằng các hệ thống bơm phun tự động, các trạm bơm điện, các cụm bơm nước di động dùng động cơ diesel, hệ thống bơm phun thuốc trừ sâu cao áp, bình xịt thuốc sâu, máy làm cỏ... đạt 80 - 85% diện tích canh tác.

- Cơ giới hóa khâu thu hoạch: đạt 80-85% diện tích đất canh tác, chủ yếu ở khâu thu hoạch lúa, bắp, khoai mỳ, mía.

- Cơ giới hóa khâu sơ chế gồm sấy, bóc vỏ, xay xát... đạt 90% sản lượng nông sản.

- Cơ giới hóa khâu chế biến tinh bao gồm chế biến tinh bột mỳ phục vụ sản xuất bột ngọt, các loại trái cây và nước trái cây đóng hộp, các loại thực phẩm từ gạo, từ đường RS, RE và các loại bánh kẹo cao cấp phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, phần thiết bị do Việt Nam sản xuất phải đạt 50 - 60% trong tổng số thiết bị đồng bộ.

- Về lực lượng lao động: Thực hiện việc chuyển dịch lực lượng lao động nông nghiệp sang phục vụ sản xuất cho công nghiệp chế biến hoặc trở thành công nhân sản xuất nông nghiệp (sử dụng máy móc thiết bị nông nghiệp), phải tăng tương ứng với tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

b) Chương trình công nghiệp chế biến nông sản

Tiếp tục triển khai chương trình công nghiệp chế biến nông sản, trong đó tập trung vào một số việc sau:

- Chủ trì, phối hợp cùng với các doanh nghiệp cơ khí nông nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chế biến sau:

+ Đối với cây mì: Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị công nghệ sản xuất tinh bột mỳ ép viên tại các vùng nguyên liệu khoai mỳ nhằm chế biến kịp thời khi cao điểm thu hoạch khoai mì đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị của cây mì.

+ Đối với cây bắp: Nghiên cứu công nghệ sấy lưu động với giá rẻ và đảm bảo chất lượng nông sản sau khi sấy để cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến, nâng cao giá trị hàng hóa. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc nghiên cứu và tạo điều kiện cung cấp giống mới và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân nhằm tăng năng suất và cải thiện chất lượng nông sản đảm bảo chất lượng đầu vào cho công nghiệp chế biến.

- Nghiên cứu phát triển mô hình hợp tác xã với chức năng là đầu mối trực tiếp ký hợp đồng với các doanh nghiệp chế biến và đảm nhận khâu sơ chế, bảo quản nông sản sau thu hoạch để đảm bảo chất lượng nông sản, điều tiết sản lượng thu hoạch để cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp chế biến và tránh tình trạng bán dồn dập vào lúc cao điểm thu hoạch với giá thấp, gây thiệt hại cho nông dân. 

- Sở Công nghiệp và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các doanh nghiệp chế biến thông báo kịp thời về giá cả, thời vụ, thời gian và địa điểm thu mua các loại nông sản để nông dân biết và chủ động trong việc thu hoạch. Đồng thời nghiên cứu đưa thông tin hàng ngày về giá cả các loại nông sản trên thị trường trong nước và thế giới cho nông dân biết.

c) Chương trình điện khí hóa nông thôn.

Với mục tiêu đến năm 2005: Số hộ nông thôn có sử dụng điện đạt trên 90%. Tăng cường phát triển hệ thống điện phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp đến các khu dân cư tập trung. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ chương trình điện khí hóa nông thôn như sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển lưới điện năm 2004.

- Từ nay đến năm 2005 phải tiếp tục đầu tư và phát triển lưới điện nông thôn, đảm bảo đến năm năm 2005 đạt trên 90% tổng số hộ trong tỉnh có điện. 

- Xây dựng mạng điện 3 pha công nghiệp, nâng cấp các tuyến l pha trở thành 03 pha và tăng cường dung lượng trạm một cách hợp lý để phục vụ các chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất và chế biến nông sản.

1.4. Thực hiện các chương trình, qui hoạch phát triển đã được duyệt.

a) Qui hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ.

- Trên cơ sở qui hoạch được duyệt, Sở có kế hoạch phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ từ lò đối củi sang đốt bằng dầu, gas để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động môi trường khu vực.

- Tiếp tục phối hợp các ngành, huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa  triển khai việc quy hoạch khu vực cho phát triển nghề gốm ở cầu 4 trụ Xã Tân Hạnh (Biên Hòa) và ấp Bình ý, xã Tân Bình (Vĩnh Cửu).

b) Triển khai thực hiện qui hoạch quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Thực hiện quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo qui hoạch được duyệt, rà soát lại tình hình thực hiện khai thác trong thời gian qua và có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế khai thác hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản theo Luật Khoáng sản và đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường đang và sau khi khai thác.

c) Triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và điện tử .

Trên cơ sở chương trình được tỉnh phê duyệt, cùng phối hợp các ngành, thực hiện các giải pháp sau:

- Kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao ngành điện và điện tử, cùng các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có những chính sách khuyến khích (chính sách đầu tư, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm...) và có biện pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực này.

- Kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Chú trọng công tác đào tạo giáo dục, nhất là đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề cao và cán bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. 

1.5. Triển khai thực hiện đề án 112 của Sở Công nghiệp (Đề án tin học hóa quản lý Nhà nước của Sở công nghiệp). 

Tiếp tục triển khai đề án 112 của Sở Công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 291/QĐ.CT.UBT ngày 20/01/2003 về duyệt dự án đầu tư Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Sở Công nghiệp giai đoạn 2002 - 2005, trong đó tập trung:

-  Thường xuyên cập nhật các thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động công nghiệp trên địa bàn và các chủ đề đã được đưa lên trang web như cơ sở dữ liệu, chủ trương chính sách của Tỉnh, tư vấn và giải đáp, giới thiệu doanh nghiệp.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp. 

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu lưới điện theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý lưới điện  tỉnh Đồng Nai.

1.6. Một số chương trình công tác khác.

- Thực hiện phương án sắp xếp và cổ phần hóa các DNNN theo quyết định của Chính phủ.

- Triển khai và định hướng cho doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000, coi trọng công tác đảm bảo chất lượng môi trường, an toàn công nghiệp. 

- Tiếp tục triển khai đề án Lộ trình tham gia Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kịp thời đánh giá những tác động của Lộ trình AFTA đến ngành công nghiệp để có kiến nghị và đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

- Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa các Bộ ngành và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong các vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ soạn thảo và Chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 – 2005, tiến hành đẩy mạnh và cụ thể hoá các chương trình liên kết, hợp tác với các Sở Công nghiệp trong vùng đã được ký kết.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ xã Sông Thao theo phân công của UBND tỉnh.

2) Công tác quản lý kỹ thuật- công nghệ - TNKS

- Trên cơ sở xây dựng và phát triển công nghiệp ô tô của cả nước do Chính phủ phê duyệt, đồng thời với việc hợp tác phát triển công nghiệp ô tô giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã dược chính quyền hai bên thống nhất, sẽ hoàn chỉnh chiến lược xây dựng và phát triển công nghiệp ôtô trên địa bàn Đồng Nai từ nay tới năm 2010, có tầm nhìn tới 2020.

- Tiếp tục đề nghị Thanh tra tỉnh có biện pháp giải quyết sao cho hợp lý công tác kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp có sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn để tạo điều kiện cho Sở Công nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra được Bộ Công Nghiệp và tỉnh giao.

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn công nghiệp II - Bộ Công nghiệp tiến hành kiểm định 15 –20 doanh nghiệp có sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

- Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn ATCN theo định kỳ hàng năm.

- Đa dạng hóa kiểu dáng và chủng lọai sản phẩm, nâng cao và ổn định chất lượng tất cả các lọai sản phẩm nhằm giữ được thế cạnh tranh khi Việt Nam gia nhập đầy đủ vào AFTA.

- Đẩy mạnh cải tiến và đổi mới  thiết bị công nghệ, nâng dần tốc độ đổi mới công nghệ lên 10- 15%/năm để sau năm  2005 phải đạt tốc độ đổi mới 15- 20%/năm.

- Chủ trì cùng với các ngành kiểm tra công tác sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển VLNCN để khai thác đá.

- Đề xuất UBND tỉnh cấp, gia hạn giấy phép sử dụng VLNCN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế các huyện và thành phố Biên Hòa tiến hành rà soát kiểm tra hoạt động của các mỏ khoáng sản, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng thiết kế kỹ thuật (hoặc phương án khai thác tận thu) và quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ.

- Tham gia với Sở Tài nguyên và môi trường về các dự án cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

- Tham gia theo thẩm quyền việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

3) Công tác quản lý nhà nước về điện năng

- Thực hiện công tác cấp phép hoạt động điện lực, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp; tổng họp số liệu các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực cần phải có giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức kiểm tra và xử phạt theo Nghị định 74/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

- Tổng hợp kết quả công tác thanh kiểm tra an toàn công nghiệp và an toàn điện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp.

- Tổ chức thanh kiểm tra về an toàn điện theo kế hoạch đã báo cáo Thanh tra tỉnh.

- Theo dõi tiến độ triển khai các công trình điện thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 và 2004.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo lưới điện TP. Biên Hòa.

- Thỏa thuận hướng tuyến và vị trí các trạm trung gian nằm trong quy hoạch cải tạo phát triển lưới điện của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005 có xét đến 2010.

- Thực hiện chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực điện - điện tử.

- Thực hiện công tác thẩm định TKKT - TDT theo phân cấp của UBND tỉnh.

4) Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.

- Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ và đào tạo cán bộ chuyên ngành.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Thực hiện công tác LĐTL, BHXH và BHYT.

- Tham gia các công tác xã hội khác do tỉnh phát động.

5) Công tác thanh tra 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2004 theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động thực hiện giấy phép khai thác TNKS theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh, tổ chức phối hợp cùng các ngành thực hiện.

- Tổ chức công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị yêu cầu phải kiểm định nghiệm ngặt về mặt kỹ thuật, đảm bảo quá trình sử dụng đúng theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức công tác việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và việc ký kết thực hiện hợp đồng lao động, việc thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, bảo hộ lao động.

- Tổ chức công tác kiểm tra việc tổ chức bộ máy doanh nghiệp theo nhiệm vụ, quy mô tổ chức của doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, chính xác, đúng pháp luật theo luật khiếu nại tố cáo quy định.

- Thực hiện công tác củng cố tổ chức thanh tra Sở đủ số lượng quy định và công tác báo cáo thông tin xây dựng lực lượng thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. kế hoạch các doanh nghiệp thuộc Sở

Kế hoạch năm 2004 GTSXCN các doanh nghiệp thuộc Sở là 417 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 10% so thực hiện năm 2003. Cụ thể các doanh nghiệp như sau:

1) Công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai: 

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 là 11,7 tỷ đồng, tăng 11,9% so thực hiện 2003.

- Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng sản xuất và gia công các mặt hàng cơ khí. Từng bước đổi mới thiết bị công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm, thực hiện tốt phương án cổ phần hoá đã xây dựng.

2) Công ty Cổ phần điện cơ Đồng Nai:

- Phấn đấu kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 31,6 tỷ đồng, vượt 6,21% so với thực hiện 2003.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư từ những năm 2002, 2003 nhằm nâng công suất quạt điện lên 40.000 sản phẩm/năm.

- Hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

3) Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 phấn đấu đạt 126 tỷ đồng, bằng mức thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống đại lý, đảm bảo duy trì được cổ tức cao cho cổ đông.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

4) Công ty Cao su màu Đồng Nai:

- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 41,5% so thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư tại huyện Vĩnh Cửu thông qua việc nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu. Khắc phục khó khăn về tình hình biến động lao động.

5) Công ty Cao su Công nghiệp:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 là 10,7 tỷ đồng, tăng 4,9% so thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây cao su để mang lại năng suất cao.

6) Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 là 81,65 tỷ đồng, tăng 6,07% so thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất theo phương án đã xây dựng, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ.

7) Công ty THCB Gỗ Tân Mai:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 là 29,6 tỷ đồng, tăng 27,25% so với thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng mộc, chủ động nguồn nguyên liệu.

- Hoàn thành việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

8) Công ty Đông Nam:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp 12,8 tỷ đồng, tăng 4,08% so thực hiện 2003.

- Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về mặt tài chính để thực hiện việc sắp xếp theo quyết định 220 của Chính phủ.

9) Công ty Cổ phần Gốm Việt Thành:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 là 16,5 tỷ đồng, tăng 6,45% so thực hiện 2003.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư Trung tâm dịch vụ gốm sứ, cung cấp nguyên liệu cho Công ty và các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trên địa bàn. Không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá sản phẩm.

10) Công ty Cổ phần Nam Hải:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp là 8,17 tỷ đồng, tăng 89,25% so thực hiện 2003.

- Phát huy dây chuyền xeo giấy đã đầu tư trong năm 2003.

11) Công ty May Công nghiệp:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp 13,6 tỷ đồng, bằng 102,74% so với thực hiện năm 2003.

- Tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn tại về tài chính, thực hiện theo phương án cơ cấu tài chính để chuyển sang công ty cổ phần.

12) Công ty Khoáng sản Đồng Nai:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp 13,4 tỷ đồng, bằng 118,74% so thực hiện 2003.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư những năm trước để nâng cao năng lực sản xuất, khai thác đá và mở rộng thị trường tiêu thụ.

13) Công ty May Đồng Thịnh:

- Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp 7,2 tỷ đồng, bằng 100% so thực hiện 2003.

- Tiếp tục ổn định sản xuất và phát huy tốt hiệu quả đầu tư năm 2003.

IV. Một số giải pháp chủ yếu

Để ngành công nghiệp trong năm 2004 đạt được mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 17,5%, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cần phối hợp thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1) Đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới. Tận dụng thời cơ, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

2) Tập trung thực hiện tiến độ cổ phần hóa DNNN với mục đích phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

3) Tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Tăng cường hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp có hiệu quả hơn để thu hút mạnh các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

4) Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát huy và khai thác hết tiềm năng công suất đã đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

5) Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin các khu công nghiệp đã được phê duyệt, các cụm công nghiệp ở các địa bàn huyện, để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

6) Hỗ trợ công tác tìm kiếm thị trường cho các doanh nghiệp nhất là thị trường xuất khẩu. Triển khai mạnh hơn nữa và có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi tiếp cận thị trường thế giới.

7) Đẩy mạnh thực hiện chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010 theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa IX) của Trung ương về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, nâng cao đời sống nông dân để nâng cao sức mua thị trường nông thôn.

8) Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghệ cao.

v. Một số kiến nghị

1) Đối với Bộ Công nghiệp. 

- Đề nghị Bộ Công nghiệp sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và trình Chính phủ ban hành Nghị định về Thanh tra chuyên ngành điện lực để làm cơ sở cho việc xử lý  các trường hợp lấy cắp điện nhưng chưa có hợp đồng mua bán điện.

- Bộ Công nghiệp sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

2) Đối với UBND tỉnh Đồng Nai.
- Sớm xem xét các kiến nghị của Sở Công nghiệp đối với các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp và cho ‎ý kiến chỉ đạo việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 54/1999/NĐ-CP về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp.

- Trong chương trình công tác năm 2003 Sở Công nghiệp có đưa vào hạng mục cấp điện cho Cù lao 3C TP. Biên Hòa và Cù Lao Vàm ¤ huyện Nhơn Trạch từ điện lưới Quốc gia tuy nhiên qua khảo sát thực tế, do dân cư trên 2 cù lao này sống rãi rác không tập trung và chi phí đầu tư rất lớn do phải thực hiện phần vượt sông nên hiện nay ngành điện chưa thể đầu tư để cấp điện cho 2 cù lao này. Sở Công nghiệp kiến nghị UBND tỉnh công bố dự án cấp điện cho 2 cù lao nêu trên vào danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức dự án điện độc lập kèm theo một số điều kiện ưu đãi để sớm cấp điện cho khu vực này.

- Thời quan qua Tỉnh đã quan tâm quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và ban hành chính sách ưu đãi đầu tư vào các cụm công nghiệp, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm phát triển các ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên hiện nay việc triển khai quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng một số cụm công nghiệp ở một số địa bàn huyện, thành phố còn chậm. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhanh việc đầu tư các cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết và tiếp tục quy hoạch bổ sung thêm các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trong nước, nhằm phát huy nội lực.

- Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước địa phương, đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch ưu tiên nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho các dự án trển khai hàng năm, thuộc danh mục các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp lành mạnh về tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm tình hình tài chính cho doanh nghiệp, các vấn đề công nợ dây dưa.

	Nơi nhận :

- Bộ Công nghiệp.

- Cục Công nghiệp địa phương.

- VP II – Bộ Công nghiệp

Đồng kính gửi: 
- TTTU

- UBND tỉnh

- Lưu VT-KH.
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